
CÔNG TY CỔ PHẦN Cộng ho· xã hội chủ nghĩa Việt Nam
NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC Độc lập - Tù do -Hạnh Phúc

MÉu sè 01

Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2016

Chỉ tiêu Mã số Năm 2016 Năm 2015

A. Tình hình tài chính

I. Tài sản ngắn hạn 100-bcđkt 76 443 925 723 66 249 956 111

  1. Tiền và các khoản tương đương tiền 110-bcđkt 32 072 488 934 25 929 178 066

  2. Đầu tư ngắn hạn 121-bcđkt

  3. Các khoản phải thu ngắn hạn 130-bcđkt 21 138 303 655 26 347 928 974

  4. Hàng tồn kho 140-bcđkt 18 728 036 635 7 952 675 841

  5. Tài sản ngắn hạn khác 150-bcđkt 4 505 096 499 6 020 173 230

II. Tài sản dài hạn 200-bcđkt 132 258 932 464 296 997 832 952

  1. Tài sản cố định 220-bcđkt 115 983 141 451 286 764 891 492

    - Nguyên giá 222-bcđkt 212 088 307 028 204 944 942 330

    - Giá trị hao mòn lũy kế 223-bcđkt 96 105 165 577 81 819 949 162

   2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230-bcđkt 14 631 658 029 8 386 316 226

   3. Tài sản dài hạn khác 260-bcđkt 1 644 132 984 1 846 625 234

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250-bcđkt 4 659 113 217 4 831 815 022

IV. Nợ phải trả 300-bcđkt 86 517 650 563 80 569 425 840

  Nợ ngắn hạn 310-bcđkt 31 617 416 807 21 446 097 180

   1. Vay và nợ ngắn hạn 311-bcđkt       

   2. Phải trả cho người bán 312-bcđkt 18 131 616 455 6 307 269 401

   3. Người mua trả tiền trước 313-bcđkt  126 033 270  72 228 649

   4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314-bcđkt 2 449 464 763 1 212 094 702

   5. Phải trả người lao động 315-bcđkt 2 444 701 048 2 000 955 362

   6. Chi phí phải trả 316-bcđkt  193 419 903 2 186 172 490

   7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 317-bcđkt  190 354 545

   8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng 318-bcđkt       

   9. Phải trả ngắn hạn khác 319-bcđkt 3 922 452 619 4 682 087 799

   10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320-bcđkt 4 223 094 904 4 223 094 904

   11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323-bcđkt  126 633 845  571 839 328

  Nợ dài hạn 330-bcđkt 54 900 233 756 59 123 328 660

   1. Phải trả dài hạn người bán 331-bcđkt       

   2. Phải trả dài hạn nội bộ 332-bcđkt       

   3. Phải trả dài hạn khác 333-bcđkt       

   4. Vay và nợ dài hạn 334-bcđkt 54 900 233 756 59 123 328 660

   5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335-bcđkt       

   6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336-bcđkt       

   7. Dự phòng phải trả dài hạn 337-bcđkt       

   8. Doanh thu chưa thực hiện 338-bcđkt       

   9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339-bcđkt       

V. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) 400-bcđkt 126 844 320 841 123 870 279 921

 Vốn chủ sở hữu 410-bcđkt 124 282 976 196 122 642 976 196

   1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411-bcđkt 109 630 000 000 109 630 000 000

   2. Thặng dư vốn cổ phần 412-bcđkt

   3. Vốn khác của chủ sở hữu 413-bcđkt
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   4. Cổ phiếu ngân quỹ 414-bcđkt    

   5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415-bcđkt    

   6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416-bcđkt    

   7. Quỹ đầu tư phát triển 417-bcđkt 10 673 593 053 10 673 593 053

   8. Quỹ dự phòng tài chính 418-bcđkt

   9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419-bcđkt

   10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420-bcđkt 2 561 344 645 1 227 303 725

   11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421-bcđkt 3 979 383 143 2 339 383 143

   12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422-bcđkt

 B. Kết quả kinh doanh

   1. Tổng doanh thu BCKQKD 75 249 132 115 62 375 322 955

   2. Tổng lãi (+), lỗ (-) BCKQKD 2 156 458 970 1 448 858 766

   3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN BCKQKD 1 334 040 920 1 047 969 171

   4. Tổng nộp ngân sách trong năm BCKQKD 5 701 615 455 6 171 985 595

 C. Các chỉ tiêu đánh giá khác BCKQKD

   1. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (%) BCKQKD 2% 2%

   2. Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn đầu tư của chủ SH (%) 1% 1%

   3. Tổng Nợ phải trả/ Vốn đầu tư của chủ SH (%) 79% 73%

   4. Tổng quỹ lương 9 753 986 698 9 219 428 237

   5. Số lao động bình quân    137    135

Kế toán trưởng Giám đốc

(Đã ký)(Đã ký)



CÔNG TY CỔ PHẦN 
NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Phúc Yên, ngày 05 tháng 05 năm 2017 
 

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2016 

 

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ điều lệ công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc; 

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; 

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. 

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét quyết định phương án phân phối lợi nhuận 

sau thuế 2016. 

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phần và mức lợi nhuận sau thuế năm 2016 
- Tổng vốn điều lệ năm 2016: 109.630.000.000 đồng. 

- Tổng số cổ phần: 10.963.000 cổ phần 

Trong đó:   

+ Cổ phần do Nhà nước nắm giữ: 10.589.200 cp (chiếm 96,4%) 

+ Cổ phần do các cổ đông ngoài Nhà nước nắm giữ: 393.100 cp (chiếm 3,6%) 

- Mức lợi nhuận sau thuế năm 2016: 1.334.040.920 đồng 

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ năm 2016: 1,22% 

- Mức lợi nhuận trên 1 cổ phần năm 2016 là:  121,68 đồng 

2. Đề xuất lựa chọn phương án phân chia lợi nhuận năm 2015: 
Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội cổ đông quyết định tạm thời giữ lại 

lợi nhuận năm 2016 mà chưa phân chia trong năm 2017. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
                                                                               TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                              Chủ tịch 
            

                                                                                                      ( Đã ký ) 

                                     

         

 

                                                                                           Ngô Trường Giang 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Số: 13 / TTr  - HĐQT              Phúc Yên, ngày 05 tháng 05 năm 2017 
 

TỜ TRÌNH 
V/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 
Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017 

 
Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QĐ13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ nghị quyết số 01/2011/NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/01/2011 của Đại hội 

đồng cổ đông lần thứ nhất; 

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua 

quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS 

công ty năm 2017 như sau: 

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 

Năm 2016: Thanh toán thù lao cho HĐQT, BKS là 12 tháng  

Mức thù lao:  - Chủ tịch HĐQT:                         3 triệu đồng/tháng 

 - Phó CT và Thành viên HĐQT:   2 triệu đồng/tháng 

 - Trưởng BKS:                              2 triệu đồng/tháng 

 - Thành viên BKS:                        1 triệu đồng/tháng 

Số lượng thành viên HĐQT: 05 người (trong đó 01 chủ tịch và 04 ủy viên) 

Số lượng thành viên BKS: 03 người (trong đó 01 trưởng ban và 02 ủy viên) 

Tổng mức thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2016 là: 180 triệu 

đồng. 

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS  năm 2017 



Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2017 cũng như so sánh với các công ty cổ 

phần cùng quy mô, loại hình hoạt động, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội cổ đông 

xem xét và thông qua kế hoạch chi thù lao năm 2017 giữ nguyên như mức năm 

2016. 

Mức thù lao:  - Chủ tịch HĐQT:                         3 triệu đồng/tháng 

 - Phó CT và Thành viên HĐQT:   2 triệu đồng/tháng 

 - Trưởng BKS:                              2 triệu đồng/tháng 

 - Thành viên BKS:                          1 triệu đồng/tháng 

Xin trân trọng cảm ơn! 

                                                                             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                             Chủ tịch 

               ( Đã ký ) 

                      

                                                                                          Ngô Trường Giang 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Số:12 / TTr  - HĐQT           Phúc Yên, ngày 05 tháng 05 năm 2017 

 

 

TỜ TRÌNH 
V/v uỷ quyền lựa chọn đơn vị  kiểm toán độc lập 

 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của công ty 
 

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QĐ13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ điều lệ Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc được đại hội đồng cổ đông 

thông qua ngày 11/11/2013. 

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định 

của pháp luật, HĐQT  trình Đại hội tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện 

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và đề xuất về việc lựa chọn tổ 
chức kiểm toán như sau: 

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; 

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; 

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm; 

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với quy định hiện hành. 

- Tổ chức kiểm toán độc lập này được Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam 

và Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các đơn vị, công 

ty theo danh sách hàng năm. 

2. Đề xuất về việc lựa chọn công ty kiểm toán 

Kính trình Đại hội Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc 

lựa chọn một trong 02 công ty kiểm toán phù hợp: Công ty kiểm toán và định giá 

Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. 

Kính trình./. 

 

                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                             Chủ tịch 

          

                                                                                                   ( Đã ký ) 

                       
                                                                                           Ngô Trường Giang 
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